Báo cáo kết quả khảo nghiệm sử dụng chất phụ gia nhiên liệu NANO


Phần I

Phụ gia nhiên liệu NANO và khả năng áp dụng vào công nghiệp khai thác than.

I- Tiết kiệm nhiên liệu và những giải pháp kỹ thuật nhằm tiết kiệm nhiên liệu


Từ những năm đầu thế kỷ 21 đến nay, do những biến động về chính trị ở khu vực Trung Đông làm cho giá xăng dầu tăng lên rất mạnh, năm 2003 giá dầu tại thị trường thế giới chỉ khoảng 23 USD một thùng, nhưng sau 3 năm giá dầu đã lên đến 75USD một thùng ( Ngày 1/8/2007 giá dầu tại thị trường New York đã đạt ngưỡng 78 USD/thùng). Như vậy trong 3 năm giá dầu đã tăng trên 326%. Dự báo trong những năm tới giá dầu sẽ còn biến động nhiều hơn nữa.


Giá dầu trong nước cũng liên tục phải điều chỉnh tăng từ tháng 7/2005 đến tháng 8/2006 Nhà nước đã phải điều chỉnh giá dầu Diezel (0.5% S) từ 5.500 đồng/ lít lên 8.600 đồng/ lít (tăng 156%). Hiện nay, Nhà nước chủ trương không bù lỗ giá xăng dầu mà thực hiện theo giá thị trường thế giới, giá xăng dầu sẽ còn tiếp tục tăng cao hơn nữa. Ngày 14/4/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 79/2006/QĐ-TTg về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong toàn xã hội, và Quyết định số 36 QĐ/ -TTg bắt đầu từ ngày ngày 01/6/2006 yêu cầu các đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước và các doanh nghiệp Nhà nước phải tiết kiệm xăng dầu10% theo định mức được giao.


Ngành than là một trong những ngành sử dụng nhiều nhiên liệu xăng dầu nhất trong nền kinh tế, hàng năm đã tiêu thụ khoảng 160.000 đến 200.000 T dầu Diezel, vì vậy việc tăng giá xăng dầu đang ảnh hưởng rất lớn đến giá thành sản xuất toàn ngành. Năm 2006 chi phí nhiên liệu tăng khoảng 100 tỷ đồng, trong những năm sắp tới mức tiêu dùng xăng dầu sẽ càng lớn hơn do điều kiện khai thác ngày càng khó khăn hơn, đây là một sức ép rất lớn đối với ngành than


Giảm tiêu hao xăng dầu trong sản xuất trở thành một yêu cầu bức xúc mà ngành than luôn quan tâm giải quyết.


Trên thế giới đã có nhiều giải pháp kỹ thuật nhằm giảm mức sử dụng nhiên liệu quý giá này. Những giải pháp đó là:

· Điều chế cồn sinh học Athenol từ mía và ngô, pha vào xăng tỷ lệ 10-20% hoặc điều chế dầu Biodiezel từ mỡ cá Tra, cá Ba sa.

· Chuyển đổi xe máy từ chạy xăng sang chạy ga.

· Phương pháp phụ gia mạ siêu bóng cho vào dầu nhờn, làm kín khít Piston-xi lanh.

· Lắp đặt thiết bị thử nghiệm ECONMAX bằng phương pháp từ hoá, vào động cơ.

· ứng dụng công nghệ NANO để tổng hợp các chất phụ gia cho công nghiệp xăng dầu nhằm tiết kiệm nhiên liệu xăng dầu và giảm ô nhiễm môi trường. Đây là một hướng rất quan trọng mà ngành than đang quan tâm nhằm giảm mức tiêu hao nhiêu liệu và có thể áp dụng rộng rãi trong ngành than.   

II – Phụ gia nhiên liệu NANO và khả năng áp dụng vào ngành than:


1/ Chất phụ gia nhiên liệu NANO:

Công nghệ NANO  là công nghệ vật liệu tiên tiến nhất của thế kỷ 21, nhiều Công ty và Quốc gia đã đầu tư vào nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật  mới này, Mỹ năm 2003 đã chi 710 triệu USD cho nghiên cứu NANO, Nhật Bản đầu tư 750 triệu USD, Trung Quốc đầu tư 200 triệu, Hàn Quốc : 150 triêu USD. Việt Nam cũng đã cùng với các nhà vật lý thế giới  tổ chức thành công hội thảo ứng dụng công nghệ NANO vào nền KTQD vào tháng 8/2006 nhằm triển khai đón bắt ứng dụng công nghệ này trong 10 năm tới.

Chất phụ gia nhiên liệu NANO chính là sản phẩm ứng dụng kỹ thuật vi nhũ hoá cấp độ NANO mét vào trong xăng, dầu Diezel thích hợp để tạo ra chất phụ gia dầu đốt thế hệ mới với nhiều công năng. Chất phụ gia này thông qua tác dụng nổ nhỏ cấp độ Nano mét làm cho dầu đốt bị hoá mù lần thứ 2 rồi trộn đều với không khí để làm cho quá trình cháy của dầu càng triệt để hơn. Sản phẩm này có thể  được ứng dụng rộng rãi  vào trong các ngành công nghiệp có sử dụng xăng, dầu Diezel. Chỉ cần pha thêm một lượng rất nhỏ nhưng lại tạo ra tác dụng tăng cường đáng kể động lực của xe, máy, đồng thời giảm thiểu mức tiêu hao dầu đốt, nâng cao tính năng của động cơ và giảm thiểu khí thải độc hại sau ống sả của xe máy. 

Qua thử nghiệm, sử dụng phụ gia nhiên liệu NANO đã cho những kết quả với những ưu điểm cơ bản sau:

· Nâng cao khả năng chống nổ

· Nâng cao tính năng động lực

· Tiết kiệm dầu đốt 

· Giảm thiểu khí thải

· Cải thiện tính năng xe máy

· Không ăn mòn động cơ

2/ Những kết quả ứng dụng chất phụ gia nhiên liệu NANO vào sản xuất:


Tại Trung Quốc: Có 20 công ty từ năm 2001 sử dụng thí nghiệm chất phụ gia nhiên liệu và đều cho kết quả tốt. Một số đơn vị điển hình là:  

- Thí nghiệm cho hơn 50 xe của Công ty Gang thép Thái Nguyên dùng gần 2 tháng , các xe chạy xăng tiết kiệm 10,87% , các xe chạy dầu tiết kiệm được 6.01%.

- Thí nghiệm trên 10 xe ôtô cho thuê ở công ty TNHH số 5 cho thuê xe ôtô Bắc Kinh cho kết quả: Tiết kiệm được 9,93% số nhiên liệu, lái xe cảm thấy động cơ hoạt động tốt hơn.

- Trung tâm giám định chất lượng tỉnh Liêu Ninh đã kiểm tra sản phẩm NANO của  công ty Phương Chinh đã kết luận: Xe chạy xăng bình quân tiết kiệm được 11,4%. với xe chạy dầu tiết kiệm 14,3%

- Trung tâm giám định Sở tài nguyên môi trường Bắc Kinh đã tiến hành đo thử với nhiên liệu sử dụng chất phụ gia nhiên liệu NANO thấy rằng: Lượng CO giảm 40 - 70%. Lượng NO giảm 50-80%

Như vậy trong quá trình thử nghiệm tại Trung Quốc, chất phụ gia nhiên liệu NANO đã được các cơ quan có thẩm quyền xác nhận: Thật sự có mang lại hiệu quả tiết kiệm nhiên liệu và giảm thiểu khí thải độc hại. Đồng thời đã được các cơ quan quản lý Nhà nước Trung Quốc cấp chứng chỉ kiểm định chất lượng và cho phép thương mại hoá sản phẩm Phụ gia nhiên liệu NANO trên thị trường.


Trong ngành than: Sản phẩm phụ gia nhiên liệu NANO ở Việt Nam còn rất mới lạ. Hiện chưa có một cơ sở sản xuất hoặc kinh doanh nào giới thiệu hoặc bán sản phẩm NANO này tại Việt Nam.


Cuối năm 2006, Công ty Phát triển ứng dụng kỹ nghệ mới đã lần đầu tiên giới thiệu sản phẩm phụ gia nhiên liệu NANO của Tập đoàn Phương Chinh Đại học Bắc Kinh Trung Quốc với Tập đoàn công nghiệp than – Khoáng sản Việt Nam. Được phép của Tập đoàn Công ty Phát triển ứng dụng kỹ nghệ mới đã tiến hành khảo nghiệm tại Công ty than Hà Tu và Công ty Vật tư Vận tải xếp dỡ. Thử nghiệm được tiến hành trên loại xe ISUZU và xe KAMAZ chở than từ Kho ra Bến. Đây là những loại xe trung xa, có trọng tải 20 đến 30 tấn do Nhật và Nga sản xuất. Theo kết luận sau cuộc báo cáo và hội thảo ngày 29 tháng 3 năm 2007 do Phó TGĐ Nguyễn Như Hải chủ trì thì: Chất phụ gia nhiên liệu NANO đã làm giảm mức tiêu hao nhiên liệu của các xe máy trong thử nghiệm vận chuyển than. Về mức độ tiết kiệm: Theo đánh giá của Công ty Phát triển ứng dụng kỹ nghệ mới mức tiết kiệm đạt được 9,2 %. Của Công ty vật tư vận tải xếp dỡ là 5,5% và của Công ty Than Hà Tu là 2,86%.  

PHần II

Mục đích yêu cầu và Công tác chuẩn bị khảo nghiệm

I-mục đích yêu cầu của đợt khảo nghiệm

Sử dụng chất phụ gia nhiên liệu NANO nhằm tiết kiệm nhiên liệu là việc đã được áp dụng rộng rãi tại các nước phát triển bởi những đặc tính ưu việt của nó như: Tiết kiệm nhiên liệu, giảm khí thải độc hại vào môi trường, và bảo vệ tốt động cơ thiết bị. Tuy vậy trong điều kiện cụ thể của ngành than, sử dụng chất phụ gia nhiên liệu này có phát huy hết tác dụng của nó không, mức độ tiết kiệm là bao nhiêu trong những điều kiện cụ thể nào là những vấn đề cần được xem xét cụ thể trước khi sử dụng trên quy mô lớn.

Vì vậy, mặc dù đã có kết quả khảo nghiệm thành công tại Công ty cổ phần Than Hà Tu và Công ty Vật tư Vận tải xếp dỡ, trên những loại xe Nhật và Nga chuyên chở than, nhưng để có thêm cơ sở kết luận việc sử dụng chất phụ gia nhiên liệu NANO, Tập đoàn đã cho phép tiếp tục khảo nghiệm đánh giá tại Công ty cổ phần than Cọc Sáu trên loại xe Mỹ (Loại xe đang được sử dụng phổ biến trong các doanh nghiệp khai thác lộ thiên để chở đất đá) từ ngày 16 tháng 5 đến 8 tháng 6 năm 2007, trên dòng xe CAT 773E, trọng tải 58 tấn, nhằm xem xét mức độ tiết kiệm nhiên liệu trên những dòng xe này ở quy mô công nghiệp.

Yêu cầu cần đạt được là đánh giá mức độ tiết kiệm nhiên liệu một cách khoa học, chính xác, khách quan khi sử dụng chất phụ gia nhiên liệu NANO trong điều kiện thực tế của mỏ.

II- Thành phần ban khảo nghiệm 

Theo ý kiến chỉ đạo của Tổng Giám đốc TKV tại văn bản số 2427/CV-CL ngày 3/4/2007 và văn bản hướng dẫn số 2502 /CV-CL ngày 5/4/2007 của Ban Chiến lược Phát triển TKV, thành phần thực hiện đợt khảo nghiệm gồm:

· Viện Khoa học công nghệ mỏ – chủ trì.

· Công ty Phát triển ứng dụng Kỹ nghệ mới (SAV)

· Công ty cổ phần Than Cọc Sáu –TKV

III- Công tác chuẩn bị  Tổ chức thực hiện khảo nghiệm tại Công ty than Cọc Sáu

Ngày 3/5 Đại diện 3 đơn vị đã có cuộc họp bàn về kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ khảo nghiệm chất phụ gia nhiên liệu NANO, đã thống nhất những nội dung trong đề cương với những vấn đề chủ yếu sau:
         

1- Địa điểm, thời gian và tổ chức các đợt khảo nghiệm

+ Địa điểm khảo nghiệm : Tuyến bờ Bắc moong thuộc Công trường Tả ngạn Công ty Than Cọc Sáu, có chiều dài khoảng 2 Km. Đây là tuyến vận chuyển có cung độ trung bình, mặt đường xấu, có đoạn lên dốc, có đoạn xuống dốc, độ cao nâng tải ở mức độ trung bình trong các mỏ than lộ thiên hiện nay, mật độ xe chạy trên tuyến tương đối cao... nên có thể coi là tuyến vận chuyển đất đá đặc trưng cao của Mỏ. Công ty đồng ý thực hiện ổn định tuyến khảo nghiệm trong thời gian khảo nghiệm tại Công ty và thực hiện đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật.

+ Thời gian khảo nghiệm tại Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu: Sau khi bàn bạc, các đợn vị đã thống nhất kế họach và tiến độ thực hiện như sau:

Đợt khảo nghiệm tiến hành trong thời gian từ ngày 16 tháng 5 đến ngày 8 tháng 6 năm 2007. Trong thời gian này, tổ chức làm hai đợt khảo nghiệm NANO:

- Đợt 1: Từ 16 tháng 5 đến 26 tháng 6 năm 2007

- Đợt 2: Từ 30 tháng 5 đến 8 tháng 6 năm 2007.

Việc sắp xếp cách quãng thời gian giữa hai đợt nhằm giảm mức độ ảnh hưởng của NANO đến kết quả khảo nghiệm.

2- Lựa chọn xe và lái xe thực hiện khảo nghiệm

 Lựa chọn xe khảo nghiệm: Đợt khảo nghiệm sẽ đưa 6 xe CAT 773 E do Hoa Kỳ sản xuất vào khảo nghiệm, đây là loại xe Công ty chuyên sử dụng  chở đất đá thải, gồm:

Xe loại tốt (Loại A): 

· CAT 773 E biển số 38; mới đưa vào hoạt động từ tháng 2 năm 2007. Số giờ xe hoạt động: 1600 giờ  

· CAT 773 E biển số 39; mới đưa vào hoạt động từ tháng 2 năm 2007, Số gìơ hoạt động: 1600 giờ.

Xe loại trung bình (Loại B):

· CAT 773 E biển số 24; đã có 13.000 giờ hoạt động và chưa qua trung tu

· CAT 773 E biển số 25,  đã có 14.000 giờ hoạt động và chưa qua trung tu

Xe loại xấu (Loại C):

· CAT 773 E biển số 22; đã có 17.000 giờ hoạt động và chưa qua Trung tu

· CAT 773 E biển số 23,  đã có 16.000 giờ hoạt động và chưa qua Trung tu.

Lái xe đựợc chọn từ hai đội xe số 2 và số 4. Gồm những công nhân sau:











Bảng 1

	TT
	Họ và Tên
	Năm sinh
	Tuổi nghề
	Bậc thợ
	Loại xe
	Số xe

	1
	Nguyễn Đức Lợi
	1961
	25
	4/4
	CAT 773 E
	22

	2
	Lý Sĩ Bảo
	1960
	27
	4/4
	“
	23

	3
	Đỗ Văn Hồng
	1959
	26
	4/4
	“
	24

	4
	Nguyễn Văn Thi
	1959
	27
	4/4
	“
	25

	5
	Trần Đức Mỹ
	1980
	03
	1/4
	“
	38

	6
	Nguyễn Thanh Hải
	1967
	19
	3/4
	“
	39


Trong đó lái xe Trần Văn Mỹ tuy là lái xe bậc 1, nhưng được lãnh đạo Công ty chọn thử nghiệm vì căn cứ vào trình độ thực tế của Lái xe, và tính thần trách nhiệm cao trong công việc.

Trong quá trình khảo nghiệm các lái xe được bố trí ổn định trong ca 1 và không thay lái xe trong suốt quá trình khảo nghiệm.

3- Chất phụ gia nhiên liệu NANO

Chất phụ gia nhiên liệu NANO đưa vào khảo nghiệm là sản phẩm của Tập đoàn Phương Chinh -Trường Đại Học Bắc Kinh (PKUBOYA) sản xuất và do Công ty Phát triển ứng dụng Kỹ nghệ mới ( SAV) giới thiệu và tư vấn sử dụng:

· Tên: Phụ gia tiết kiệm nhiên liệu NANO

· Chứng nhận hợp cách, mã số tiêu chuẩn hàng hoá: 070408.

· Tiêu chuẩn thi hành: Q/PGBDB 004 – 2004

· Mã vạch:    6900522210069 

Khi đưa vào khảo nghiệm có sự hướng dẫn kỹ thuật pha chế của công ty SAV, và sự giám sát thực hiện của Viện KHCN mỏ và Công ty than Cọc Sáu.

IV- Quá trình thực hiện khảo nghiệm tại Công ty cổ phần Than Cọc Sáu

1/ Tuyến khảo nghiệm:

Do đặc thù của công việc khảo nghiệm trên thực tế sản xuất của Công ty nên tuyến khảo nghiệm đã có những thay đổi vì vậy đã có những tác động nhất định đến kết quả khảo nghiệm, cụ thể như sau:

*/  Từ 16/5/2007 đến 26/5/2007: Tuyến khảo nghiệm về cơ bản được ổn định, theo tuyến I trên sơ đồ tuyến kèm theo. Đặc điểm của tuyến khảo nghiệm này là:


- Nơi chất tải: của các xe ôtô 22,23,24,25 chủ yếu ở máy xúc 16 mức +30 và đổ tải ở bãi thải -34 (mức –15). Riêng các ngày 16/5,19/5 các xe nhận tải ở máy xúc18(+20), 14(+5). Cung độ ( Theo phòng điều độ Công ty cấp) phổ biến là từ 1,9 đến 2 km, riêng ngày 25/5 cung độ là 1,6 km.


Nơi chất tải của các xe 38 và 39 chủ yếu là ở máy xúc 21 ở mức +45 và   đổ tải ở mức -19



Đặc điểm của tuyến vận chuyển này là: Độ dài toàn tuyến từ 1,9 đến 2 Km

Đoạn xuống dốc: Dài khoảng 1,3 đến 1,4 km, thấp dần  từ mức +30 và +45 xuống thấp nhất ở mức - 49.

Đoạn lên dốc: Dài 0,7 Km, bắt đầu từ mức - 49 cao dần lên mức –15 và đổ tải ở đó (Số liệu do phòng trắc địa cấp ngày 10/6).

*/- Từ 30/5/2007 đến 8/6/2007: Tuyến khảo nghiệm đã thay đổi:


- Nơi chất tải: của các xe ôtô 22,23,24,25,38,39 chủ yếu ở máy xúc 16, 21, 14 ở các mức +30; +45;+5 +50 và đổ tải ở bãi thải –40, mức -29), trong 3 ngày sau cùng thì mới đổ tải ở mức -15 cung độ dao động từ 1,5 đến 2.0 km bình quân là 1.6 km.


Đặc điểm của tuyến vận chuyển này là: Chiều dài toàn tuyến khoảng 1,5 đến 1,6 Km

 Đoạn xuống dốc: Dài khoảng 1,2 đến 1,3 km, thấp dần  từ mức +30 và +45 xuống thấp nhất ở mức - 45.

Đoạn lên dốc: Dài 0,3 Km, bắt đầu từ -45 cao dần lên mức –29 và đổ tải ở đó (Số liệu do phòng trắc địa cấp ngày 10/6).


Sơ đồ tuyến khảo nghiệm của hai đợt như sau













Bảng 2









-49



2/ Xe khảo nghiệm:

Có 06 xe được đưa vào khảo nghiệm. Và chia làm 2 nhóm:

+ 3 xe có sử dụng NANO chạy trong 10 ngày đầu (đợt 1) từ 16/5 đến 26/5 gồm các xe: 22; 24;39. Các xe còn lại chạy không sử dụng NANO

+ 10 ngày tiếp theo (Đợt 2) từ 30/5 đến 8/6: Các xe chạy nhiên liệu có NANO là : 23; 25; 38. các xe còn lại không chạy nhiên liệu pha NANO. 
 Trong quá trình khảo nghiệm một số ca xe đã phải ngừng vì lý do kỹ thuật ( Bảo dưỡng theo định kỳ, hư hỏng đột xuất). Cụ thể là:   

· Xe 22 : Thực hiện khảo nghiệm được 17  ca xe. Phải ngừng hoạt động 3 ca xe vào các ngày: 31/5; 1/6 và 2/6/2007.   

· Xe 23: Thực hiện khảo nghiệm được 19 ca xe. Phải ngừng 1 ca xe vào ngày 23/5/2007.

· Xe 24: Thực hiện khảo nghiệm được 17 ca xe. Phải ngừng 3 ca xe vào ngày: 17/5; 30/5 và 8/6/2007. Trong đó có 1 ca xe trong đợt sử dụng NANO (17/5)

· Xe 25: Thực hiện khảo nghiệm được 16 ca xe. Phải ngừng 4 ca xe vào ngày: 31/5;1/6; 2/6  và 3/6/2007. Trong đó cả 4 ca xe đều trong đợt sử dụng NANO.

Như vậy đợt khảo nghiệm này được tiến hành trên 109 ca xe.

3/  Phương pháp xác định các chỉ tiêu  khảo nghiệm:

3.1. Phương pháp đo nhiên liệu: Được thực hiện theo trình tự sau:

· Tháo toàn bộ lượng dầu DIEZEL của xe 24, sau đó bơm đầy nhiên liệu (đến miệng bình) bằng máy bơm có chỉ số đồng hồ. Xe 24 được làm chuẩn cho các xe khác. Tất cả các xe khảo nghiệm đều được bơm đầy bình tại một máy đo nhiên liệu (Máy 2). Lượng NANO đựợc pha theo tỷ lệ 1/8000 nhiên liệu (1ml NANO pha với 8 lít DIEZEL) Đây là tỷ lệ pha trộn theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Việc đong nhiên liệu và pha trộn NANO đều làm thủ công và được 3 đơn vị tiến hành thực hiện và có xác nhận vào cuối ca.  

· Khi hết ca sản xuất, các xe trở về nhận nhiên liệu tại Máy số 2. Nhiên liệu được bơm đầy bình (Như nhận đầu ca). Số nhiên liệu bổ sung chính là mức tiêu hao nhiên liệu của mỗi xe trong ca sản xuất. Nhiên liệu bổ sung đủ dùng cho ca 2 và ca 3. Lượng NANO cũng được bổ sung theo tỷ lệ nhiên liệu.

· Mức tiêu hao nhiên liệu bình quân đựơc xác định trên cơ sở công thức:

NL x 1000

                                  Q      =                                     ; l/1000Tkm






              TK

Trong đó: Q : Mức tiêu hao nhiên liệu cho (Lít/1000Tkm)



NL: Mức tiêu hao nhiên liệu cho 1 ca sản xuất thử nghiệm; lít



TK: Tổng số TấnKm vận chuyển trong ca của xe khảo nghiệm

               TK  =     ( (q x Li)

q: Tải trọng xe 

l : Cung độ vận chuyển bình quân .

3.2. Phương pháp xác định mức độ tiết kiệm nhiên liệu:


Để xác định mức độ tiết kiệm nhiên liệu trước và sau khi sử dụng chất phụ gia nhiên liệu NANO, sau khi đã loại trừ những trường hợp khảo nghiệm xét thấy không phản ánh đúng kết quả khảo sát, Ta áp dụng công thức tổng quát sau:





M    =  (   (Qo  -  Qn)





                (  (Qo  - Qn)





M%   =                              x    100 







 ( Qo

  Trong đó:        

 M :     Mức tiết kiệm nhiên liệu ; l

 M% :  Tỷ lệ tiết kiệm nhiên liệu; %


Qn:   Mức tiêu hao nhiên liệu khi sử dụng chất phụ gia nhiên liệu NANO.


Qo:   Mức tiêu hao nhiên liệu khi chưa sử dụng chất phụ gia nhiên liệu NANO

3.3. Phương pháp xác định cung độ và độ dốc của tuyến khảo nghiệm.

3.3.1. Chiều dài của tuyến khảo nghiệm (cung độ vận chuyển) đựợc xác định hàng ngày cho từng xe dựa trên 2 nguồn số liệu:

· Số liệu do Công ty cấp: Trên cơ sở lệnh sản xuất hàng ngày của phòng chỉ huy sản xuất xác nhận cho từng xe .

· Số do khảo nghiệm viên ghi chép trên cơ sở Côngtermet của xe, phương pháp tiến hành như sau: Khảo nghiệm viên ghi số Km của xe khi xe bắt đầu vào nhận tải và số Km sau khi dỡ tải ở chuyến cuối cùng trong ca trước khi về kho dầu.


 Theo số liệu đối chiếu giữa hai nguồn: Sự chênh lệch là không đáng kể ( trên dưới 100 mét) vì vậy chúng tôi sử dụng số liệu về cung độ ghi trong lệnh của phòng điều khiển sản xuất của Công ty.

*/ Độ cao của các điểm trên tuyến khảo nghiệm: Căn cứ vào bình đồ của tuyến khảo nghiệm do Phòng Trắc địa - Điạ chất Công ty cấp.

*/ Tải trọng xe khảo nghiệm: 

Xe khảo nghiệm xác định trọng tải trên cơ sở sơ đồ chất tải của loại xe CAT 773E Công ty ban hành. Trong quá trình khảo nghiệm thường xuyên có sự liên  hệ giữa 3 đơn vị để có sự điều chỉnh cho sát với  sơ đồ chất tải của Công ty.

 Theo tài liệu kỹ thuật của Công ty trọng tải của xe CAT 733E làm tròn số là 58 Tấn ( 22m3  x 2,63).

Độ đồng nhất của loại đất đá thải khi vận chuyển (Cỡ hạt < 0,5mét) cơ bản là đồng đều trong các xe khảo nghiệm tại Công ty.

3.4. Phương pháp xác định mức độ giảm khí thải độc hại:

     Giảm khí thải độc hại không chỉ có tác dụng làm trong sạch môi trường, mà còn có ý nghĩa rất quan trong là làm tăng hiệu suất động cơ do lượng nhiên liệu được đốt cháy nhiều hơn trong khi vận chuyển đất đá thải. Trên một giác độ khác, chỉ tiêu này còn  có tác dụng kiểm tra đối chứng với mức độ tiết kiệm nhiên liệu trong quá trình khảo nghiệm.

      Đo lượng khí thải độc hại được xác định cho từng xe. 

      Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường của Trường Đại học Bách khoa Hà nội là đơn vị có giấy phép hành nghề thực hiện.

      Đo mức độ khí thải lần khảo nghiệm này xác định trên 2 chỉ tiêu: Hàm lượng COx và NOx  của trước và sau khi sử dụng chất phụ gia nhiên liệu NANO. 

     Trong đợt khảo nghiệm này, theo kế hoạch và đề cương được duyệt, Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường đã tiến hành 3 đợt đo vào các ngày 8 tháng 5; 26 tháng 5 và 8 tháng 6 năm 2007, trên tất cả các xe (6 xe). Có báo cáo kèm theo.

Phần III

Kết quả khảo nghiệm

I - Kết quả khảo nghiệm tiết kiệm nhiên liệu khi sử dụng chất phụ gia nhiên liệu NANO tại Công ty cổ phần Than Cọc Sáu:

1/ Kết quả tổng hợp khảo nghiệm đối với tất cả các xe trong quá trình khảo nghiệm     

( Thể hiện ở các biểu kèm theo và phần phụ lục gồm toàn bộ nhật ký khảo nghiệm trên từng xe )


Trong quá trình khảo nghiệm, do một số nguyên nhân khách quan và chủ quan, nên  đã có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến kết quả khảo nghiệm. Để đảm bảo tính khách quan và trung thực, chúng tôi xin báo cáo toàn bộ số liệu thu nhận đươc qua đợt khảo nghiệm, và sự phân tích, đánh giá, những cơ sở khoa học để loại trừ những yếu tố ảnh hưởng, từ đó tìm ra mức độ tiết kiệm do sử dụng phụ gia nhiên liệu NANO mang lại.

Bước 1: Thống kê mức tiêu hao thực tế  trên tất cả các xe thực nghiệm không xem xét đến các yếu tố khách quan và chủ quan:

( Kết quả khảo nghiêm  tổng hợp tại các Biểu từ 2.1 đến 2.7)

Phương pháp thống kê: Ghi chép và tính toán mức tiêu hao nhiên liệu trước và sau khi sử dụng chất phụ gia nhiên liệu NANO theo số liệu về cung độ vận chuyển theo lệnh sản xuất của Công ty Than Cọc Sáu, đối với tất cả các xe khảo nghiệm, không loại trừ những trường hợp đặc biệt nào. Chi tiết thể hiện ở các biểu 

(2.1 đến 2.7).  Tổng hợp kết quả như sau:

Tổng hợp kết quả khảo nghiệm

                                      (Không loại trừ nguyên nhân khách quan)












Bảng 3

	       Xe
	Mức tiêu hao NL khi chưa sử dụng NANO (lít/1000Tkm)
	Mức tiêu hao NL khi  đã sử dụng NANO (lít/1000Tkm)
	Mức tiết kiệm

(lít)
	Tỷ lệ tiết kiệm

 (%)

	22
	103,77
	99,13
	4,64
	4,48

	23
	101,13
	101,92
	     - 0,79
	   - 0,78

	24
	109,34
	98,46
	10,88
	9,95

	25
	99,59
	107,17
	     - 7,58
	   -  7,61

	38
	90,98
	97,05
	- 6,07
	   -  6,67

	39
	100,21
	91,57
	  8,64
	8,62

	Tổng hợp
	99,96
	98,41
	1,56
	1,56


Ghi chú: Số dương (+) Thể hiện  nhiên liệu giảm sau khi sử dụng NANO

Qua số liệu trên ta thấy:

· Có 3 xe: 22, 24, 39 Khi sử dụng phụ gia đã giảm mức tiêu hao nhiên liệu.

· Có 3 xe   23,25,38 Không giảm mà lai tăng thêm.

Nhận xét

1- Có 3 xe chạy thử nghiệm chất phụ gia nhiên liệu NANO có kết quả giảm so với khi chưa sử dụng NANO, đó là các xe: 22;24;39 . Tất cả các xe này đều thực hiện thử nghiệm NANO vào đợt 1. Mức nhiên liệu giảm nhiều nhất là 10,88 lít (9,95%), thấp nhất là 4,64 lít (4,48%) Các xe có kết quả ngược lại đều rơi vào đợt khảo nghiệm thứ 2.  Như ta đã biết, cung độ bình quân đợt 2 ngắn hơn đợt 1 khoảng 300 – 350 mét. Độ cao nâng tải đợt 2 thấp hơn đợt 1 khoảng 18 mét.

2- Một số ngày hoạt động của xe bị ảnh hưởng nhiều của yếu tố thời tiết, như mưa lớn vào các ngày: 18/5 ; 19/5 và 5/6.  Một số ngày chạy sai tuyến do xe phải chạy về đội sửa chữa nhỏ hoặc do yêu cầu của sản xuất mà vẫn tính mức vào tiêu hao chung (Xe 25 ngày 23/5 và 8/6).

 Vì vậy, để cho số liệu phản ảnh chính xác, loại bớt những nhân tố không tương đồng, chúng tôi thấy cần loại bỏ kết quả khảo nghiệm của các xe và các ngày sau:





















Bảng 4

	Xe
	Ngày
	Lý do cần loại bỏ
	Ghi chú

	22
	18/5
	Mưa to, đường uớt
	Nếu đưa vào tính 

	
	19/5
	Mưa to, đường uớt
	sẽ làm sai lệch

	
	5/6
	Mưa to, đường ướt
	kết quả

	23
	18/5
	Mưa to, đường uớt
	

	
	19/5
	Mưa to, đường uớt
	“

	
	5/6
	Mưa to, đường ướt
	

	24
	18/5
	Mưa to, đường uớt
	

	
	19/5
	Mưa to, đường uớt
	“

	
	5/6
	Mưa to, đường ướt
	

	25
	18/5
	Mưa to, đường uớt
	

	
	19/5
	Mưa to, đường uớt
	

	
	23/5
	Chạy không đúng tuyến
	“

	
	5/6
	Mưa to, đường ướt
	

	
	8/6
	Chạy không đúng tuyến
	

	38
	18/5
	Mưa to, đường uớt
	

	
	19/5
	Mưa to, đường uớt
	“

	
	5/6
	Mưa to, đường ướt
	

	39
	18/5
	Mưa to, đường uớt
	

	
	19/5
	Mưa to, đường uớt
	“

	
	5/6
	Mưa to, đường ướt
	


Trên cơ sở loại bỏ những số liệu trên, ta có kết quả như sau:

Tổng hợp kết quả khảo nghiệm

(Đã loại trừ nguyên nhân khách quan)












Bảng 5

	Xe
	Mức tiêu hao NL khi chưa sử dụng NANO (lít/1000Tkm)
	Mức tiêu hao NL khi  đã sử dụng NANO (lít/1000Tkm)
	Mức tiết kiệm

(lít)
	Tỷ lệ tiết kiệm

(%)

	22
	101,63
	98,22
	3,41
	3,35

	23
	  99,40
	99,85
	- 0,45
	- 0,45

	24
	107,31
	96,52
	10,97
	10,05

	25
	  97,21
	102,30
	- 5,45
	-5,61

	38
	  89,11
	95,42
	- 6,31
	- 7,08

	39
	  98,59
	90,44
	8,15
	8,26

	Tổng hợp
	98,160
	96,53
	1,63
	     1,62 %


Nhận xét:

1- Sau khi đã loại bỏ những yếu tố khách quan do mưa lớn và những chuyến xe chạy sai tuyến làm ảnh hưởng đến kết quả khảo nghiệm, ta thấy kết quả đã đáng tin cậy hơn. Kết quả như sau: Mức tiết kiệm khi sử dụng phụ gia nhiên liệu NANO là 1,63 lít/1000Tkm và tỷ lệ là 1,62 %.

2- Nhưng do đặc thù trong đợt khảo nghiệm này, có sự thay đổi về tuyến vận chuyển nên toàn bộ xe sử dụng NANO vào đợt 1 đều tiết kiệm, mức cao nhất trên 10%, trong khi đó những xe sử dụng NANO đợt 2 đều tăng mức sử dụng nhiên liệu, mức cao nhất là trên 8%. Vì vậy nếu so sánh một các đơn thuần sẽ dẫn đến những kết luận không hoàn hảo. Tỷ lệ 1,62 % tiết kiệm nhiên liệu khi sử dụng NANO chưa hoàn toàn chính xác vì nó chưa có đầy đủ các yếu tố tương đồng để so sánh.

Bước 2: Phân tích so sánh:

2.1 Đối chứng tiêu hao nhiên liệu trong một cặp xe và giữa các loại xe với nhau.


Thực hiện chỉ đạo của Tổng Giám đốc Tập đoàn Công ty than Cọc Sáu đã bố trí 3 cặp xe có cùng chủng loại theo các cấp khác nhau: Loại A, loại B, Loại C. Cụ thể là:

*/ Cặp xe loại A: Xe số 38 và 39: Số giờ hoạt động khi bắt đầu khảo nghiệm đều là 1.600 giờ, xe chưa qua trung tu

*/ Cặp xe loại B: Xe số 24 và 25: Số giờ hoạt động là 13.000 giờ và 14.000 giờ.

*/ Cặp xe loại C Xe số 22 và 23: có số giờ hoạt động là 17.000 và 16.000 giờ.


Trong thời gian khảo nghiệm, các xe này được bố trí nhận tải trên cùng một máy xúc và đổ tải cùng một nơi.

Việc xếp 2 xe vào cùng một loại (A,B,C..), cũng mang tính tương đối, do đặc thù của sản xuất, không thể có được 2 xe có cùng một thời gian hoạt động cũng như các điều kiện kỹ thuật xe máy giống nhau.

Kết quả thu được như sau:
2.1.1- Xe loại tốt
Đợt 1:                                                                             Bảng 5  

	Xe
	Nơi nhận tải
	Nơi dỡ tải
	Cung độ (Km)
	Mức tiêu hao nhiên liệu (Lít/ 1.000 Tkm)
	Ghi chú

	38
	Máy xúc 21,  mức +45
	-15
	2.0
	90,98
	

	39
	Máy xúc 21,  mức +45
	-15
	2.0
	91,57
	CÓ NANO

	Mức tiết kiệm
	
	
	
	- 0,59
	

	Tỷ lệ tiết kiệm
	
	
	
	- 0,64%
	


Đợt 2:







Bảng 6 

	    Xe
	Nơi nhận tải
	Nơi dỡ tải
	Cung độ

( Km)
	Mức tiêu hao nhiên liệu trên (1.000 Tkm)
	Ghi chú

	38
	Máy xúc 21,16  mức +45+30
	-29,-15
	1.6
	97,05
	CÓ NANO

	39
	Máy xúc 21,16  mức +45+30
	-29,-15
	1,6
	100,21
	

	Mức tiết kiệm
	
	
	
	3,16
	

	Tỷ lệ tiết kiệm
	
	
	
	3,15%
	



Kết luận: Khi đối chứng giữa hai xe có điều kiện kỹ thuật tương đương nhau, mức tăng nhiên liệu đợt 1 là 0,64% (- 0,64%), Đợt 2 lại giảm 3,15%.  

2.1.2- Xe loại trung bình

  Đợt 1: 








Bảng 7 

	Xe
	Nơi nhận tải
	Nơi dỡ tải
	Cung độ

(Km)
	Mức tiêu hao nhiên liệu (1.000 Tkm)
	Ghi chú

	24
	Máy xúc 16,  mức +30
	-15
	1,9
	98,46
	CÓ NANO

	25
	Máy xúc 16,  mức +30
	-15
	1,9
	99,59
	

	Mức tiết kiệm
	
	
	
	1,13 
	

	Tỷ lệ tiết kiệm
	
	
	
	1,13%
	


        Đợt 2:
                                                                                      Bảng 8


	    Xe
	Nơi nhận tải
	Nơi dỡ tải
	Cung độ

( Km)
	Mức tiêu hao nhiên liệu trên (1.000 Tkm)
	Ghi chú

	24
	Máy xúc 16,21  mức +5
	-29,-15
	1.6
	109,34
	

	25
	Máy xúc 21,16  mức +45+30
	-29,-15
	1,6
	107,17
	CÓ NANO

	Mức tiết kiệm
	
	
	
	2,17
	

	Tỷ lệ tiết kiệm
	
	
	
	1,98%
	


Nhận xét: Đợt 1 khi sử dụng NANO đã tiết kiệm được 1,13% nhiên liệu. Đợt 2 tiết kiệm được 1,98%.

2.1.3- Xe loại xấu

Đợt 1:                                                                                        Bảng 9
	     Xe
	Nơi nhận tải
	Nơi dỡ tải
	Cung độ
	Mức tiêu hao nhiên liệu (1.000 Tkm)
	Ghi chú

	22
	Máy xúc 16,  mức +30
	-15
	1,9
	99,13
	CÓ NANO

	23
	Máy xúc 16,  mức +30
	-15
	1,9
	101,13
	

	Mức tiết kiệm
	
	
	
	2,0


	

	Tỷ lệ tiết kiệm
	
	
	
	1,97%
	


Đợt 2:                                                                                        Bảng 10
	     Xe
	Nơi nhận tải
	Nơi dỡ tải
	Cung độ

( Km)
	Mức tiêu hao nhiên liệu trên (1.000 Tkm)
	Ghi chú

	22
	Máy xúc 16,21  mức +5+45
	-29,-15
	1.6
	103,77
	

	23
	Máy xúc 21,16  mức +45+30
	-2-,-15
	1,6
	101,92
	CÓ NANO

	Mức tiết kiệm
	
	
	
	1,85


	

	Tỷ lệ tiết kiệm
	
	
	
	1,78%
	


Nhận xét:

Cả hai đợt thử nghiệm mức tiêu hao nhiên liệu đều giảm, đợt 1:1,97%;  đợt 2 giảm 1,78%. 
NHận xét chung:

Khi xem xét, đối chứng giữa hai xe có cùng chủng loại và tính chất kỹ thuật tương đương nhau, chạy trên cùng một tuyến đường, nhận và đổ tải trên cùng một địa điểm thì Nói chung các xe khi sử dụng NANO đều giảm tiêu hao nhiên liệu, Mức giảm nhiên liệu cao nhất là 3,16 lít/1000 Tkm, tỷ lệ tiết kiệm cao nhất là 3,15% (đợt 2 cặp xe loại tốt). Nhiên liệu tăng hơn khi chưa sử dụng NANO cũng là ở cặp  xe này là 0,59 lít tương đương - 0,46%.

· Khi đối chứng giữa 3 loại xe: Tốt, Trung bình, Xấu ta thấy:

Mức tiết kiệm nhiên liệu trung bình của hai xe loại  xe Tốt là 0,99 %

Mức tiết kiệm nhiên liệu trung bình của hai xe loại  xe Trung bình là 3,29 %

Mức tiết kiệm nhiên liệu trung bình của hai xe loại  xe Xấu là 1,31 %

- Qua đó có thể thấy đối với xe loại trung bình khi sử dụng NANO sẽ mang lại hiệu quả   kinh tế nhất. Những xe loại tốt do tình trạng các thiết bị  còn mới, độ kết cốc trong xi lanh chưa nhiều nên tác dụng của NANO không lớn. Những xe loại xấu, do ảnh hưởng của chất lượng xe nên hiệu quả tiết kiệm nhiên liệu cũng bị han chế

- Tuy vậy, ta thấy phương pháp so sánh này có nhược điểm chưa thật chuẩn xác do tính năng kỹ thuật của từng xe có sự khác nhau khi so sánh với nhau chắc chắn có những yếu tố làm cho kết quả phản ánh chưa chính xác. 

2.2. Đối chứng tiêu hao nhiên liệu  trong một xe

2.2.1 - Sự cần thiết và nguyên tắc quy đổi và hệ số quy đổi nhằm xác định độ tương đồng trong 2 đợt khảo nghiệm.

a- Sự cần thiết phải quy đổi mức sử dụng nhiên liệu giữa 2 đợt khảo nghiệm 

 Khi so sánh mức tiêu hao nhiên liệu cần đảm bảo tính tư​ơng đồng về các điều kiện khảo nghiệm. Nh​ưng trong thực tế, không phải khi nào cũng đạt đư​ợc sự tư​ơng đồng đó. Trong đợt khảo nghiệm này sự khác biệt cũng đã xảy ra và cần có sự điều chỉnh các yếu tố ảnh h​ưởng đến mức tiêu hao nhiên liệu để so sánh.

  Nh​ư ta đã biết, mức tiêu hao nhiên liệu trong vận chuyển đất đá ở các mỏ chịu ảnh h​ưởng 2 yếu tố rất quan trọng đó là cung độ vận chuyển và độ cao nâng tải. Bởi vậy theo đề cư​ơng và yêu cầu của đợt khảo nghiệm là cần thiết phải giữ nguyên tuyến vận chuyển trong suốt quá trình khảo nghiệm. Song do những yếu tố khách quan và yêu cầu của sản xuất nên tuyến khảo nghiệm đã bị thay đổi, các thông số về chiều cao nâng tải, chiều dài tuyến vận chuyển, tỷ lệ các đoạn lên dốc và xuống dốc trên toàn tuyến vận chuyển cũng thay đổi theo. Cụ thể:

- Đợt khảo nghiệm 1: Thời gian từ 16/5 đến 26/5/2007: Các xe khảo nghiệm có sử dụng chất phụ gia nhiên liệu NANO là Xe 22,24,39. Trong đợt này tuyến vận chuyển nhìn chung đều ổn định, các xe 22,23,24,25 nhận tải ở máy xúc 16 ở mức +30 và đổ tải ở bãi thải –15. Các xe 38 và 39 nhận tải ở máy xúc 21 (+45) và cũng đổ tải ở  bãi –15. 

Đặc điểm của tuyến vận chuyển này là chiều dài bình quân của cả hai nơi đều là 1,9 Km đến  2,0 Km. Mức thấp nhất của tuyến vận chuyển này là - 49. Điểm đỡ tải ở mức –15. Chiều dài từ điểm thấp nhất đến điểm dỡ tải (Lên dốc) là 700 mét (Chiếm 36% quãng đư​ờng). Chiều cao nâng tải của đọan đ​ờng này là 34 m (-49 đến –15).

- Đợt khảo nghiệm 2: Bắt đầu từ 30/5 đến ngày 8/6/2007: Các xe thử nghiệm NANO là 23,25,38. Do yêu cầu của sản xuất các tuyến khảo nghiệm bị thay đổi. Các xe 22,23,24,25 nhận tải ở nhiều máy xúc: 16 (+15,+30) 21(+45,+50) và dỡ tải ở bãi thải –29. Các xe 38 và 39 nhận tải ở máy xúc 21 (+45) 16(+30), và cũng đổ tải ở  bãi –29.

Đặc điểm của tuyến này là chiều dài vận chuyển không ổn định có khi là 1,9 hoặc 2,0 Km như​ng cũng có chuyến chỉ có 1,2 Km. Bình quân của tuyến vận chuyển đợt 2 là khoảng 1,6 Km.  Mức thấp nhất của tuyến vận chuyển này là  - 45. Điểm đỡ tải ở mức – 29. Chiều dài từ điểm thấp nhất đến điểm dỡ tải (Lên dốc) là 300 mét (chiếm 18% quãng đư​ờng). Chiều cao nâng tải của đọan đ​ường này là 16 m (-45 đến – 29). Trong 3 ngày cuối đợt 2, điểm dỡ tải lại trở về –15.

Khi cung độ vận chuyển, tuyến vận chuyển và chiều cao nâng tải khác nhau sẽ dẫn đến mức tiêu hao nhiên liệu khác nhau. Do vậy việc so sánh sẽ không còn chính xác. Ví dụ Xe CAT 769C Vận chuyển đất đá, cung độ 0,70 Km, chiều cao nâng tải  30 mét sẽ tiêu thụ một l​ượng nhiên liệu là 216 lít/ 1000 Tkm. Nhưng khi vận chuyển với cung độ 0,3 Km và chiều cao nâng tải là 20 mét, mức tiêu thụ nhiên liệu sẽ là : 301 lít/1000 TKm (Định mức tiêu hao vật tư​ chủ yếu trong khai thác lộ thiên, Hầm lò và sàng tuyển than – TCT than ban hành năm 2003).

Với lý do đó nên 3 xe sử dụng NANO đợt đầu đều đạt mức tiết kiệm nhiên liệu, bình quân 7,22 %. Nh​ưng 3 xe đợt sau mức tiêu hao nhiên liệu lại tăng, tỷ lệ tăng bình quân khoảng (-)3,82 %.

Để đánh giá chính xác mức tiêu hao nhiên liệu khi sử dụng NANO, cần sử dụng Hệ số quy đổi về cùng một điều kiện như​ nhau giữa hai đợt khảo nghiệm. 

  b- Nguyên tắc quy đổi 

Như trên đã phân tích, do hai đợt khảo nghiệm không đạt được sự tương đồng về các điều kiện  về cung độ vận chuyển, chiều cao nâng tải và quãng đường lên dốc khác nhau, nên nếu so sánh một các giản đơn sẽ đưa đến những kết luận thiếu chính xác. Bởi vậy các điều kiện thực tế cần được quy về các điều kiện tương thích với nhau thông qua những hệ số quy đổi để đảm bảo đánh giá được chính xác nhất.

*/ Đối tượng quy đổi:

· Quy đổi những trường hợp không sử dụng NANO sang các điều kiện tương tự khi sử dụng NANO ( Cung độ, đặc điểm quãng đường vận chuyển và chiều cao nâng tải).

· Chỉ quy đổi đối với những trường hợp có cung độ vận chuyển lên dốc ngắn hơn hoặc dài hơn so với cung độ sử dụng NANO (Trường hợp tương đương thi không quy đổi). 

·  Chỉ quy đổi đối với quãng đường lên dốc khi có tải, vì quãng đường xuống dốc cả hai đợt đều cùng chung một đoạn đường.

· Không thay đổi cơ cấu và đặc điểm tuyến đường khảo nghiêm NANO. 

*/ Phương pháp quy đổi:

+ Từ mức tiêu hao nhiên liệu xe CAT 769C nội suy từ các điều kiện tương đồng sang mức tiêu hao nhiên liệu của xe 773E ( Định mức xe CAT 769C đã được TCT than ban hành trong quyết định số1156/QĐ-HĐQT ngày 14 tháng 7 năm 2003 trong những điều kiện tương tự.

+ Từ mức tiêu hao nhiên liệu xe CAT 773 E - Định mức do Công ty Than Nội địa ban hành sang mức tiêu hao nhiên liệu của xe CAT 773E chạy ở mỏ Cọc Sáu ( Đây la số liệu để tham khảo vi không đủ tính chất pháp lý) 

  c- Hệ số quy đổi
Theo yêu cầu của thực tế, chúng ta cần xác định 2 hệ số quy đổi:

+/ Quy mức tiêu hao nhiên liệu khi cung độ vận chuyển ngắn có độ nâng tải thấp ( Đợt 2) sang mức tiêu hao nhiên liệu khi cung độ vận chuyển dài, có độ nâng tải cao (Đợt 1)

· Căn cứ định mức tiêu hao nhiên liệu của loại xe ôtô CAT 769 C mà Tổng công ty than ban hành ngày 14/7/2003 

*/ Công thức quy đổi từ cung độ vận chuyển dài sang cung độ vận chuyển ngắn của đợt khảo nghiệm:

   





    
 M1
K1 =        

 M2






M®c  =     M1     x     K1

Trong đó:  K1 : Hệ số điều chỉnh nhiên liệu từ cung độ vận chuyển dài, chiều cao lớn sang cung độ vận chuyển ngắn, chiều cao nâng tải thấp.


     M1 :  Định mức tiêu hao NL ở cung độ 0.7 km, độ cao nâng tải 34 mét của xe CAT 769 C


     M2:  Định mức tiêu hao NL ở cung độ 0.3 Km độ cao nâng tải 16 mét của xe CAT 769 C

          Mđc: Mức tiêu hao nhiên liệu điều chỉnh

          ĐM1: Mức tiêu hao NL bình quân trên đoạn đường ngắn cần điều chỉnh.

*/ Công thức quy đổi từ mức tiêu hao nhiên liệu khi cung độ  vận chuyển dài, có độ nâng tải cao (Đợt 1) sang mức tiêu hao nhiên liệu khi đoạn đường có cung độ vận chuyển ngắn, độ cao nâng tải thấp ( Đợt 2).

     





M2
   K2 =   

M1
Trong đó:  K2 : Hệ số điều chỉnh nhiên liệu từ cung độ vận chuyển dài, chiều cao lớn sang cung độ vận chuyển ngắn, chiều cao nâng tải thấp.


                                           M®c  =     §M2     x      K2


Trong đó:    Mđc: Mức tiêu hao nhiên liệu điều chỉnh


              ĐM2: Mức tiêu hao NL bình quân trên đoạn đường dài cần điều chỉnh.

Bảng tính hệ số nhiên liệu cần điều chỉnh:












Bảng 11
	Loại xe
	M1
	M2
	K1
	K2

	CAT 769C
	225
	281
	0,801
	1,158

	CAT 773E
	182
	240
	0,758
	1,318


M1: Định mức tiêu hao nhiên liệu xe CAT769C (lít/1000Tkm) trong điều kiện: Cung độ 700 mét, độ cao nâng tải 34 mét, (và định mức tiêu hao nhiên liệu của xe CAT 773E)  

M2: Định mức tiêu hao nhiên liệu xe CAT769C trong điều kiện: cung độ 300 mét, độ cao nâng tải 16 mét (và CAT 773E trong điều kiện tương tự)

2.2.2 -  Xác định tỷ lệ nhiên liệu quy đổi
- Trong cung độ vận chuyển của hai đợt khảo nghiệm ta thấy có một đoạn đường chung là đoạn xuống dốc, sự khác biệt giữa hai tuyến vận chuyển là ở đoạn lên dốc. Chính sự khác biệt này dẫn đến mức tiêu hao nhiên liệu giữa hai đợt khác nhau. 

Vì vậy cần xác định tỷ lệ tiêu hao nhiên liệu cho đoạn đường lên dốc trong tổng số nhiên liệu tiêu hao của cả tuyến vận chuyển  mà từ đó quy đổi theo hệ số đã nêu ở phần trên. Do hiện nay TKV chưa có văn bản pháp lý quy định định mức tiêu hao của xe CAT 773E, nên chúng tôi tạm sử dụng định mức ban hành theo quyết định số 1165/QĐ-HĐQT ngày 14 tháng 7 năm 2003 quy định cho xe CAT 769C là loại xe cùng chủng loại với loại xe khảo nghiệm để tính toán, xác định tỷ lệ tiêu hao nhiên liệu hợp lý cho CAT 773E. Ngoài ra, cũng đã tham khảo định mức tiêu hao nhiên liệu  xe CAT773 E của Công ty than Nội địa ban hành. 

Để bảo đảm tính pháp lý cao nhất, chúng tôi vẫn dùng trị số định mức của Tập đoàn Than- Khoáng sản Việt Nam làm cơ sở tính toán, so sánh và chuyển đổi các trị số.

 (Trong phần phụ lục chúng tôi cũng có tính toán theo Định mức của Công ty than Nội địa để tham khảo).

Công thức xác định tỷ lệ nhiên liệu cần quy đổi:

                                                                   NLld

                                         T (%)   =      


     x100

     



                           NLld  + NLxd

Trong đó: 

T(%) :  Tỷ lệ nhiên liệu tiêu hao khi lên dốc trong tổng số NL 

NLld:  Tổng nhiên liệu tiêu hao khi lên dốc

                                 NLld:   §1 x L x T

NLxd :  Tổng nhiên liệu tiêu hao khi xuống dốc

                                NLxd:   §2 x L x T

§1: Định mức tiêu hao nhiên liệu khi xuống đốc ở cung độ và chiều cao nâng tải của xe CAT 769C 

L:   Cung độ vận tải

T:  Trọng tải xe 

Bảng tính tỷ lệ nhiên liệu quy đổi 

	Bảng tính  tỷ lệ nhiên liệu tiêu hao khi xe lên dốc 

	(Tính theo định mức nhiên liệu CAT 769 C)

                                                                                                                                                                    Bảng 12

	xE
	CHỈ TIÊU
	Cung độ bình quân (Km)
	Đoạn lên dốc
	Đoạn xuống dốc
	Tổng mức tiêu hao (lít)
	Tỷ lệ NL cần quy đổi  

	
	
	
	Cung độ (Km)
	Chiều cao nâng tải (m)
	Đ/mức tiêu hao (l/1000

Tkm)
	Mức tiêu hao khi lên dốc (lít)
	Cung 

độ 

(Km)
	Chiều cao nâng tải BQ  (-)
	Đ/mức tiêu hao (l/1000

Tkm)
	Mức tiêu hao khi xuống dốc (lít)
	
	

	22
	Không NANO
	1,63
	0,3
	16
	281
	84,30
	1,33
	73,50
	168.50 
	224,45
	308,75
	0,27

	
	CÓ NANO
	1,90 
	0,7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23
	Không NANO
	1,72 
	0,7
	34
	225
	157,50
	1,02
	77,53
	182,00 
	185,31
	342,81
	0,46

	
	CÓ NANO
	1,68 
	0,3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24
	Không NANO
	1,54
	0,3
	16
	281
	84,30
	1,24
	75,65
	172,00
	212,68
	296,98
	0,28

	
	CÓ NANO
	1,88 
	0,7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25
	Không NANO
	1,89 
	0,7
	34
	225
	157,50
	1,19
	79,59
	170,00
	202,44
	359,94
	0,44

	
	CÓ NANO
	1,57 
	0,3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	38
	Không NANO
	1,98 
	0,7
	34
	225
	187,50
	1,28
	94,00
	174,00
	224.07
	381,57
	0,41

	
	CÓ NANO
	1,69 
	0,3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	39
	Không NANO
	1,67 
	0,3
	16
	281
	84,30
	1,37
	83,34
	171,00
	234,96
	319,26
	0,26

	
	CÓ NANO
	1,98 
	0,7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Ghi chú:  Sử dụng định mức xe CAT769 C để xác định tỷ lệ tiêu hao nhiên liệu khi lên dốc với khi xuống dốc


2.2.3- Xác định mức tiêu hao nhiên liệu ( Sau khi có hệ số quy đổi)

 
Mức tiêu hao nhiêu liệu cần được quy đổi các yếu tố ảnh hưởng về những yếu tố tương đồng, trên cơ sở đó sự so sánh sẽ chính xác hơn.

Công thức tính: 

    


Q    =    Qo   -  Q1    +   Q2
Trong đó:          Q:  Mức tiêu hao nhiên liệu  quy đổi 

           

Qo: Tổng mức tiêu hao nhiên liệu thực tế        

               

Q1: Mức tiêu hao nhiên liệu khi lên dốc (NL cần quy đổi)




Q2: Mức tiêu hao đã quy đổi.





2.2.4 - Đánh giá kết quả khảo nghiệm về tiết kiệm nhiên liệu sau khi quy đổi
          Trên cơ sở phân tích trên ta, kết quả tính toán như sau:

Tổng hợp mức tiết kiệm nhiên liêu khi sử dụng chất phụ gia  NANO










Bảng 13
	Xe
	Tình trạng
	Cung độ bình quân (Km)
	Đoạn dốc cần quy đổi (Km)
	Hệ số quy đổi (K1,K2)
	Nhiên liệu (lít)
	Sản lượng (Tkm)
	Mức tiêu hao NL (1000Tkm)
	Tỷ lệ tiết kiệm (%)

	
	
	
	
	
	Nhiên liệu tiêu hao thực tế    (lít)
	Tr­​íc
	Sau
	Tổng số NL đã quy đổi
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22

 
	Không NANO
	1,63
	0,30
	0,801
	1229
	277,33
	222,06
	1.174
	12.093
	97,09
	-1,17

	
	CÓ NANO
	1,90
	
	1,00
	1555
	 
	 
	1.555
	15836
	98,22
	

	23

 
	Không NANO
	1,72
	0,70
	1,249
	1579
	729,94
	911,62
	1,761
	15888
	110,84
	9,91 

	
	CÓ NANO
	1,68
	
	1,00
	1664
	 
	 
	1.664
	16664
	99,85
	

	24

 
	Không NANO
	1,54
	0,30
	0,801
	1346
	305,00
	244,21
	1.285
	12538
	102,46
	5,80 

	
	CÓ NANO
	1,88
	
	1,00
	1668
	 
	 
	1.668
	17283
	96,52
	

	25
	Không NANO
	1,89
	0,7
	1,249
	1.467
	633,48
	791,15
	1.625
	15090
	107,66
	4,65 

	
	CÓ NANO
	1,57
	
	1,00
	849
	 
	 
	849
	8274
	102,66
	

	38

 
	Không NANO
	1,98
	0,70
	1,249
	1667
	689,40
	960,99
	1.839
	18712
	98,00
	2,91

	
	CÓ NANO
	1,69
	
	1,00
	1506
	 
	 
	1.506
	15778
	95,42
	

	39

 
	Không NANO
	1,67
	0,30
	0,801
	1687
	397,53
	318,30
	1.608
	17115
	93,96
	3,74 

	
	CÓ NANO
	1,98
	 
	1,00
	1703
	 
	 
	1.703
	18833
	90,44
	

	 
	Tổng hợp
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Không NANO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9291
	91.436
	100,12
	 

	 
	CÓ NANO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8946
	92.669
	96,54
	5,00


 Nhận xét:

-  Sử dụng chất phụ gia nhiên liệu NANNO đã làm giảm mức tiêu hao nhiên liệu. Bình quân tiết kiệm được khoảng 5 % nhiên liệu. Mức tiết kiệm đạt được trên hầu hết các xe chạy khảo nghiệm, tuy rằng có xe ít, có xe nhiều.
-  Nếu chia theo nhóm ta thấy : Nhóm  xe loai Tốt: Tỷ lệ tiết kiệm bình quân là 3,32%; Nhóm xe loại B (Trung bình) tỷ lệ tiết kiệm là trên 5,22% và xe loại C là 4,37%

· Do đặc tính kỹ thuật các loại xe, tỷ lệ tiết kiệm nhiên liệu không đồng đều những xe mới và xe cũ tỷ lệ tiết kiệm thường thấp, những xe có tỷ lệ tiết kiệm cao thường là những xe loại trung bình. 

· Tỷ lệ tiết kiệm 5,00% là tỷ lệ hợp lý, trong điều kiện sản xuất thực tế của mỏ, với những thông số không hoàn toàn ổn định. Kết quả này phản ảnh tương đối sát hiệu quả của chất phụ gia mang lại. Đồng thời cũng tương ứng với kết quả xác định luong giam  nồng độ khí CO trong khí thải của các xe thử nghiệm mà Viện Khoa học Công nghệ Moi truong, Trường Đại học Bách khoa đã đo. 

II - Kết quả đo khí thải trong quá trình khảo nghiệm tại Công ty CP than Cọc Sáu 

Theo yêu cầu của đề cương, xác định nồng độ khí thải trên cơ sở xác định 2 chỉ tiêu CO và NOx

Báo cáo kết quả đo khí thải của Viện Khoa học Công nghệ Môi trường Trường Đại Học Bách khoa Hà Nội như sau:






                                                                Bảng 14
	TT
	Số xe
	Đơn vị tính
	Khi chưa sử dụng NANO
	Sau khi sử dụng NANO
	Tỷ  lệ giảm

(%)

	1
	Xe 22
	
	
	
	

	
	CO
	mg/m3
	334
	323
	3,49

	
	NO
	“
	226
	253
	-12,11

	2
	Xe 23
	
	
	
	

	
	CO
	mg/m3
	358
	346
	3,53

	
	NO
	“
	186
	210
	-12,70

	3
	Xe 24
	
	
	
	

	
	CO
	mg/m3
	374
	351
	6,24

	
	NO
	“
	248
	232
	6,59

	4
	Xe 25
	
	
	
	

	
	CO
	mg/m3
	446
	418
	6,35

	
	NO
	“
	176
	190
	-8,14

	5
	Xe 38
	
	
	
	

	
	CO
	mg/m3
	345
	326
	5,51

	
	NO
	“
	305
	360
	-18,03

	6
	Xe 39
	
	
	
	

	
	CO
	mg/m3
	413
	369
	10,65

	
	NO
	“
	179
	168
	5,96

	
	Trung bình
	
	
	
	

	
	CO
	mg/m3
	365
	343
	6,06

	
	NO
	“
	229
	245
	-6,91


Ghi chú:  Ký hiệu (+) là giảm

Qua đó ta thấy rằng:


Nồng độ chất CO giảm trên tất cả các xe mức giảm bình quân là 6 %

          Nồng độ NO không giảm trên một số xe 

 Lượng CO trong khí thải là nguyên nhân gây muội than trong Xi lanh của xe, giảm thiểu khí thải CO chứng tỏ hiệu suất động cơ đã được nâng cao, nhiên liệu đã được sử dụng hiệu quả hơn. (Có báo cáo chi tiết và kết quả kèm theo)

PHần IV

Kết luận và kiến nghị

Trong thời gian 1 tháng tiến hành khảo nghiệm tại Công ty cổ phần than Cọc Sáu, nhóm đề tài đã tiến hành khảo sát thực tế tình hình sử dụng chất phụ gia nhiên liệu NANO, những số liệu thống kê đã đảm bảo sự trung thực, chính xác, được sự chấp nhận của 3 đơn vị phối hợp. 

Khảo nghiệm trong điều kiện sản xuất thực tế của Công ty, nên kết quả khảo nghiệm đã bị ảnh hưởng của rất nhiều các yếu tố ngoại lai như: Tuyến vận chuyển thường xuyên không ổn định, đặc biệt là giữa hai đợt khảo nghiệm đã bị thay đổi về cơ bản; Khó xác định chính xác tải trọng của từng xe; Điều kiện thời tiết; Việc điều độ sản xuất hàng ngày của Mỏ; Tình trạng kỹ thuật của từng xe không ổn định,  của từng cặp xe không hoàn toàn đồng nhất... Những nhân tố đó chắc chắn có ảnh hưởng đến mức tiêu hao nhiên liệu của các xe khảo nghiệm. 

Do yêu cầu khảo nghiệm trên thực tế sản xuất nên phải chấp nhận những yếu tố đó như một đặc điểm của đợt khảo nghiệm này và có biện pháp phân tích khoa học nhằm xác định được mức độ ảnh hưởng của chất phụ gia nhiên liệu NANO vào trong sử dụng nhiên liệu của Công ty.

Với thời gian thực tế khảo nghiệm không dài, lại có những yếu tố không thuận lợi, nhưng chúng tôi thấy rằng:

1- Theo số liệu ghi chép thực tế tại công trường, không tính đến những yếu tố khách quan, mức tiết kiệm đạt được bình quân 1,56%. Nếu loại trừ những yếu tố khách quan như trời mưa, xe đột xuất phải thay đổi tuyến phục vụ cho nhu cầu sản xuất thì sẽ tiết kiệm được 1,62 % . Nếu sử dụng phương pháp nội suy có cơ sở khoa học để xác định thì mức tiết kiệm sẽ đạt được khoảng 5,00%. 

2- Hiệu quả kinh tế: Để tính hiệu quả kinh tế của phương án cần có nhiều yếu tố: sự biến động của giá NANO, giá dầu trên thị trường, phương án tổ chức sản xuất, cung ứng NANO, các thiết bị cần đầu tư thêm khi đưa phụ gia nhiên liêu Nano vào sử dụng...Tuy vậy nếu tính toán một cách đơn giản (chỉ tính chi phí mua chất phụ gia Nano) ta có thể xác định hiệu quả kinh tế như sau:

Với giá mua NANO dự tính là 1.575.000 đồng/1 kg ; Tỷ trọng phụ gia nhiên liệu NANO là 1,2 (1kg = 1,2 lít) thì điểm hoà vốn là 1,843% 

Cụ thể như sau:

Phụ gia nhiên liệu NANO giá hiện hành là 1.575.000 đồng/ kg ; 

1kg Nano tương đương 1,2 lít;

Giá 1 ml NANO là 1.083 đồng;

Giá 1 lít dầu trên thị trường hiện nay là 8.900 đ/lít;

Tỷ lệ pha NANO vào nhiên liệu là 1/8000 thì 1 ml NANO pha được với 8 lit dầu

· Giá 8 lít dầu là 71.200 đồng

· Giá 8 lít dầu có pha NANO là 72.513 đồng

· Điểm hoà vốn ( Chưa kể các chi phí khác) là 1,843 % 

Như vậy:  Nếu tiết kiệm được trên 1,843% thì sử dụng chất phụ gia Nano để pha vào nhiên liêu sẽ mang lại hiệu quả kinh tế.  

3- Mức tiết kiệm trên từng loại xe có sự khác nhau, do đặc điểm và tình trạng kỹ thuật của các xe không giống nhau. Nhìn chung những xe mới hoặc quá cũ sẽ có chỉ số tiết kiệm ít hơn những xe trung bình.

4- Theo tài liệu được đăng trên Tạp chí khoa học công nghệ mỏ số 3/2007 thì sử dụng phụ gia nhiên liệu NANO tuy có mùi hơi khó chịu, nhưng không ảnh hưởng nhiều đến sức khoẻ người lao động. Song nếu sử dụng NANO ở quy mô lớn, cần cơ khí hoá toàn bộ khâu pha trộn phụ gia NANO với nhiên liệu, để trách những ảnh hưởng không tốt đến sức khoẻ công nhân khi pha nhiên liệu(nếu có).

5- Với kết quả đo khí của Viện Khoa học công nghệ môi trường: Có thể khẳng định việc sử dụng NANO có tác dụng giảm khí thải độc hại vào môi trường, về lý thuyết giảm khí CO sẽ làm động cơ hoạt động tốt hơn hiệu quả hơn.

6- Trong thời gian khảo nghiệm toàn bộ động cơ các xe đều hoạt động bình thường không có sự cố nào đặc biệt xảy ra do tác động của chất phụ gia, các xe ngừng sản xuất là do đã đến kỳ sửa chữa, bảo dưỡng và hỏng phần mềm máy tính của xe. Nguyên nhân đều được thông báo cho Nhóm khảo nghiệm. 

Do thời gian khảo nghiệm không thể kéo dài, việc đánh gía tác động của sử dụng phụ gia nhiên liệu NANO đến động cơ của xe máy chưa thể có kết luận ngay được, cần có thêm thời gian cho chạy thử và theo dõi từ 1 năm đến 2 năm trong một đội xe, để kiểm nghiệm trên thực tế (Về lý thuyết và các kết quả đã được công bố, khi sử dụng chất phụ gia nhiên liệu NANO hoàn toàn không ảnh hưởng xấu đến độ bền của động cơ).      

7- Tiết kiệm nhiên liệu có nhiều giải pháp (Như đã nêu trong phần 1).  Sử dụng chất phụ gia NANO là một hướng cần được ưu tiên nghiên cứu áp dụng vì nó là sản phẩm của một công nghệ tiên tiến. Bên cạnh đó, để giải quyết tổng thể nhu cầu nhiên liệu cho vận tải mỏ, Tập đoàn cần nghiên cứu áp dụng thêm những giải pháp kỹ thuật khác.

Sử dụng tiết kiệm và có hiệu quả nhiên liệu trong khai thác than là một yêu cầu và biện pháp giảm giá thành sản xuất của các mỏ, đặc biệt là các mỏ khai thác lộ thiên. Nếu tiết kiệm nhiên liệu được 1% cũng sẽ mang lại hàng tỷ đồng lợi nhuận cho doanh nghiệp. ứng dụng kỹ thuật mới vào sản xuất từ lâu đã trở thành một yếu tố quan trọng để phát triển ngành than. Sử dụng các sản phẩm của công nghệ NANO, tiến tới làm chủ công nghệ NANO để áp dụng trong sản xuất của Tập đoàn là một hướng đi cần được nghiên cứu, ứng dụng trong chiến lược phát triển ngành than và khai thác khoáng sản khác trong thời gian tới.

Tài liệu tham khảo

1- Tạp chí Thông tin khoa học công nghệ mỏ số 1/2006

2- Tạp chí Thông tin khoa học công nghệ mỏ số 3/2007

3- Định mức vật tư chủ yếu trong khai thác than lộ thiên, hầm lò, sàng tuyển-của Tổng Công ty than Việt nam tháng 9-2003

4- Định mức tiêu hao nhiên liệu của Công ty Than Nội địa

5- Báo cáo tóm lược quá trình nghiên cứu khảo nghiệm- Kiểm chứng chất phụ gia nhiên liệu NANO để tiết kiệm nhiên liệu và giảm ô nhiễm môi trường, của các ôtô tải trong ngành than Việt Nam tháng 12-2006 của Công ty Phát triển ứng dụng Kỹ nghệ mới - Viện KHVN

6- Tạp chí Thế giới mới số 563.

Loại 2: Ghi chép và tính toán mức tiêu hao nhiên liệu trước và sau khi sử dụng chất phụ gia nhiên liệu NANO theo số liệu cung độ vận chuyển của Công ty Than Cọc Sáu, đối với tất cả các xe khảo nghiệm, sau khi loại trừ những trường hợp ảnh hưởng đế tính khách quan của số liệu khảo nghiệm như ( Mưa to, đường quá trơn, chạy sai tuyến...). Thể hiện ở Biểu 3

Những trường hợp nhóm đề tài đã loại trừ là:

1- Những ngày mưa lớn mức tiêu hao nhiên liệu tăng đột biến không phản ánh đúng mức tiêu hao của xe trong điều kiện bình thường. Đó là các ngày:  17  tháng  5; Ngày 18 tháng 5; Ngày 5 tháng 6 năm 2007

2- Những ngày xe hỏng do phải sửa chữa

	Xe
	Mức tiêu hao NL khi chưa sử dụng NANO (lit/1000Tkm)
	Mức tiêu hao NL khi  đã sử dụng NANO (lít/1000Tkm)
	Mức tiết kiệm

(lít)
	Tỷ lệ tiết kiệm

(%)

	22
	
	
	
	

	23
	
	
	
	

	24
	
	
	
	

	25
	
	
	
	

	38
	
	
	
	

	39
	
	
	
	

	Tổng hợp
	
	
	
	


Loại  4: Ghi chép và tính toán mức tiêu hao nhiên liệu trước và sau khi sử dụng chất phụ gia nhiên liệu NANO với cung độ vận chuyển theo sự khảo sát của các khảo sát viên của Công ty SAV và Viện KHCN mỏ, sau khi loại trừ những trường hợp ảnh hưởng đế tính khách quan của số liệu khảo nghiệm như ( Mưa to, đường quá trơn, chạy sai tuyến...) Thể hiện ở Biểu 4.

Kết quả tỷ lệ tiết kiệm của từng xe như sau:

	Xe
	Loại 1
	Loại 2
	Loại 3
	Loại 4

	22
	
	
	
	

	23
	
	
	
	

	24
	
	
	
	

	25
	
	
	
	

	38
	
	
	
	

	39
	
	
	
	

	Trung bình
	
	
	
	


2 / Phân tích Kết quả khảo nghiệm 

Sau khi có kết quả khảo nghiệm cần tiến hành phân tích, đáng giá chính xác mức độ tiết kiệm nhiên liệu khi sử dụng chất phụ gia nhiên liệu NANO của Công ty Phát triển ứng dụng Kỹ nghệ mới. 

3- Một số số liệu đã bị ghi chép nhầm cần chỉnh lại như  Số chuyến của từng cung độ của xe 25 và các ngày 21/5 , và  30/5; Cung độ ngày 21/5 của xe 23, số chuyến ngày 30/5 của xe 23. Số xăng dầu nhận từ kho ngày 26 /5 của xe 38.

	·           -  Những ca chạy với đoạn đ​ường tư​ơng đồng khi chạy NANO thì không quy đổi ( ngày 6/6 của xe22 và 24, 

                 và ngày 7/6 của xe 39. 

                 Việc thực hiện nội suy từ CAT 769E sang CAT 773 mặc dù mang tính chất khoa học, song khi sử dụng

                  để chuyển đổi, do trọng tải có sự khác biệt, nên sẽ có những sai số.

                 Để khắc phục, nhóm đề tài đề nghị sử dụng định mức tiêu hao nhiên liệu cho chủng loại xe CAT 773 E 

                 của công ty Than Nội địa – nay là công ty than Việt Bắc TKV ban hành.

                         Hệ số chuyển đổi  K1= 0,96, K2=1,25.

                       Kết quả như bảng sau:

	· 

	mức tiết kiệm nhiên liêu khi sử dụng chất phụ gia NANO

	(Điều chỉnh theo định mức xe CAT 773E - Công ty than Nội địa)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Xe
	Tình trạng
	Cung độ bình quân (Km)
	Đoạn dốc cần quy đổi (Km)
	Hệ số quy đổi
	Nhiên liệu
	Sản l​­îng (Tkm)
	NL cho 1.000 Tkm
	Tỷ lệ tiết kiệm (%)
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	NL thực tế
	NL quy đỏi
	NL đã quy đổi
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Tr­​íc
	Sau
	
	
	
	
	

	22
	Không NANO
	1,40
	0,3
	0,96
	1.228,98
	273,42
	262,19
	1.218
	12.093 
	100,7
	 
	 

	
	CÓ NANO
	1,90
	0
	1
	1.555,44
	0
	0
	1.555
	15.836 
	98,2
	2,46%
	

	23
	Không NANO
	1,72
	0,7
	1,25
	1.579,36
	633,43
	791,78
	1.738
	15.888 
	109,4
	 
	 

	
	CÓ NANO
	1,68
	0
	1
	1.663,93
	0
	0
	1.664
	16.664 
	99,9
	8,70%
	 

	24
	Không NANO
	1,31
	0,3
	0,96
	1.345,50
	343,12
	329,03
	1.331
	12.538 
	106,2
	 
	 

	
	CÓ NANO
	1,88
	0
	1
	1.668,18
	0
	0
	1.668
	17.283 
	96,5
	9,10%
	

	25
	Không NANO
	1,89
	0,7
	1,25
	1.466,90
	534,08
	667,60
	1.600
	15.090 
	106,1
	 
	 

	
	CÓ NANO
	1,57
	0
	1
	1.668,18
	0
	0
	1.668
	17.283 
	96,5
	8,99%
	 

	38
	Không NANO
	1,98
	0,7
	1,25
	1.667,37
	578,29
	722,86
	1.812
	18.712 
	96,8
	 
	 

	
	CÓ NANO
	1,69
	0
	1
	1.505,58
	0
	0
	1.506
	15.975 
	94,2
	2,67%
	 

	39
	Không NANO
	1,30
	0,3
	0,96
	1.687,27
	487,40
	467,39
	1.667
	17.115 
	97,4
	 
	Trừ ngày 7/6

	
	CÓ NANO
	1,98
	0
	1
	1.703,27
	0
	0
	1.703
	18.833 
	90,44
	7,16%
	

	 
	Tổng hợp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Không NANO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9366,50
	91.436 
	102,44
	 
	 

	 
	CÓ NANO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9764,58
	101.874 
	95,85
	6,43%
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ghi chú: - Nhiên liêu chỉ quy đổi trên những đoạn đ​ường dốc không có NANO cho t​ương ứng với đoạn            đường dốc có NANO

	 - Những ca chạy với đoạn đ​ường tư​ơng đồng khi chạy NANO thi nhiên liệu không quy đổi 

	
	           (Ngày 6/6 của xe 22 và 24, ngày 7/6 của xe 39)

	
	           - Đã loại trừ những ngày m​ưa to, ảnh h​ưởng đến mức tiêu hao NL


Qua biểu trên ta nhận thấy:

+ Sự so sánh này chính xác hơn vì cùng một chủng loại xe CAT 773 E. Định mức tiêu hao đã được một đơn vị lớn trong Tập đoàn ban hành và thực hiện.

+ Tất cả các xe khảo nghiệm đều tiết kiệm khi sử dụng phụ gia nhiên liệu NANO, xe tiết kiệm cao nhất là xe 24 ( 9,1%) và thấp nhất là xe 22 (2,46%). Mức tiết kiệm trung bình là 6, 43%.
Đợt I


Nơi chất tải:


máy 16 và 21


Cốt + 30








Đợt II


Nơi chất tải:


Máy 16 và 21, 14;CAT


Cốt +30;+5;+45....








Đợt II


Nơi đổ tải: -29; -15


.





Đợt I


Nơi đổ tải: -15



































 











ghi chú:                       Tuyến vận chuyển đợt 1


                                     Tuyến vận chuyển đợt 2











-49





-45
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